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Danh lục đỏ Việt nam – Phần i. động vật 

I. Thú 
 

1. Bộ Cánh Da - Dermoptera 
Họ Chồn dơi -  Cynocephalidae    
1. Tên khoa học :  Cynocephalus variegatus (Audebert,1799) 
Tên Việt Nam :  Chồn dơi, Chồn bay, Cầy bay 
Họ Chồn dơi -  Cynocephalidae   Bộ Cánh Da - Dermoptera  
Phân hạng: EN A1c C1 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố và nơi cư trú suy giảm nghiêm trọng do chặt phá rừng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lạng Sơn, Lai Châu, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên-
Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh. 

- Thế giới: ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia (Borneo, Sumpata, Java), Malaixia, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn: 37, 52, 54, 60, 159. 
 

2. Bộ Dơi - Chiroptera 
Họ Dơi quả - Pteropdidae      
2. Tên khoa học: Cynopterus brachyotis  (Muller, 1838). 
Tên Việt Nam: Dơi chó tai ngắn 
Họ Dơi quả - Pteropdidae   Bộ Dơi - Chiroptera 
Phân hạng: VU A1c,d B2a,e 
Cơ sở phân hạng: Khu phân bố rộng. Số lượng cá thể trong quần thể đang bị suy giảm mạnh, 
ước tính trên 10% do săn bắn lấy thịt và phá rừng. 
Phân bố:  
-  Trong nước: Lào Cai, Hoà Bình, Hà Nội , Hải Dương, Ninh Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng 
Trị, Quảng Nam, Khánh Hoà, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh, Đồng 
Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang. 

- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêxia, Malaixia, Philippin 
Tài liệu dẫn: 9, 21, 37, 54,94, 103, 122, 159. 
 

Họ Dơi lá mũi - Rhinolophidae     
3. Tên khoa học: Rhinolophus paradoxolophus (Bourret, 1951). 
Tên Việt Nam: Dơi lá quạt 
Họ Dơi lá mũi - Rhinolophidae   Bộ Dơi - Chiroptera   
Phân hạng: VU D1 
Cơ sở phân hạng: Sống ở hang đá trong rừng và gần khu dân cư. Số cá thể trong quần thể nhỏ 
và bị suy giảm do săn bắn, phá rừng, phát triển giao thông đường bộ, khai thác đá và phát 
triển dịch vụ du lịch. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lào Cai, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Bình.  
- Thế giới: Đông Bắc Thái Lan. 
Tài liệu dẫn: 14, 21, 54, 78, 82, 94, 103, 115, 117. 
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4. Tên khoa học: Rhinolophus subbadius  Blyth, 1844. 

Tên Việt Nam: Dơi lá nâu                   

Họ Dơi lá mũi - Rhinolophidae   Bộ Dơi - Chiroptera   
Phân hạng: VU D1 

Cơ sở phân hạng: Hiện nay chỉ phát hiện ở Khu bảo tồn Phong Nha-Kẻ Bàng. Số cá thể trong 
quần thể nhỏ, theo dự đoán khoảng vài trăm cá thể và đang có khả năng suy giảm mạnh do 
phá rừng, khai thác đá và phát triển đường bộ trong khu bảo tồn. 
Phân bố: 
-  Trong nước:  Lai Châu (Mường Mun), Quảng Bình (Phong Nha-Kẻ Bàng). 

- Thế giới: ấn Độ, Nêpan và Mianma 

Tài liệu dẫn:  9, 21, 54, 78, 122. 

 

5. Tên khoa học: Rhinolophus thomasi (Andersen, 1905). 

Tên Việt Nam: Dơi lá toma                   

Họ Dơi lá mũi - Rhinolophidae   Bộ Dơi - Chiroptera   
Phân hạng: VU B2a          

Cơ sở phân hạng: Quần thể bị suy giảm mặc dù chúng cư trú trong khu bảo vệ. Bị đe doạ do 
nạn phá rừng mở rộng đất nông nghiệp, đặc biệt ở Pù Mát và Pù Hoạt (Nghệ An). 
Phân bố: 
-  Trong nước: Lào Cai, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Đồng Nai.  

- Thế giới: Trung Quốc, Mianma và Thái Lan. 

Tài liệu dẫn:   9, 21, 37,54, 77, 94, 103, 121, 147, 159. 

 
Họ Dơi nếp mũi -  Hipposideridae.                             
6. Tên khoa học: Hipposideros pratti (Thomas, 1891). 

Tên Việt Nam: Dơi mũi prat. 
Họ Dơi nếp mũi -  Hipposideridae    Bộ Dơi – Chiroptera.                           
Phân hạng: VU D2.      

Cơ sở phân hạng: Không thấy tồn tại ở Sa Pa. Hiện chỉ cư trú tại 2 hang ở Khu bảo tồn Phong 
Nha-Kẻ Bàng với số lượng ước tính khoảng 400-500 cá thể. Đây là quần thể rất nhạy cảm liên 
quan đến tác động của con người, như phá rừng và phát triển dịch vụ du lịch trong các hang. 
Phân bố: 
-  Trong nước:  Lào Cai, Quảng Bình.  

- Thế giới: Mianma, Nam Trung Quốc, Malaixiavà Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 9, 21, 54, 78, 94, 146. 

 
Họ Dơi muỗi - Vespertilionidae                                     
7. Tên khoa học: Harpiocephalus harpia (Temminck, 1840). 
Tên Việt Nam: Dơi mũi ống cánh lông 
Họ  Dơi muỗi - Vespertilionidae   Bộ Dơi - Chiroptera   
Phân hạng: VU A1c D1 
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Cơ sở phân hạng:  Quần thể loài này hiện nay chỉ tìm thấy ở Vườn quốc gia Bến En. Số lượng 
cá thể dự đoán giảm khoảng 20% trong 10 năm do phá rừng và săn bắt. 
Phân bố:  
-  Trong nước:  Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị. 

- Thế giới:  ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Inđônêxia (Borneo), Philippin. 

Tài liệu dẫn:  2, 9, 12, 21, 54, 147. 

 
                          
8. Tên khoa học:  Ia io (Thomas, 1902). 

Tên Việt Nam: Dơi iô                   

Họ   Dơi muỗi - Vespertilionidae   Bộ Dơi – Chiroptera.                           
Phân hạng:  VU A1c,d B2b,c,e     

Cơ sở phân hạng: Mặc dù sống trong các khu bảo tồn, nhưng không được quan tâm. Hiện nay 
đang có xu hướng bị suy giảm về số lượng cá thể trong các quần thể do săn bắn và phá rừng. 
Phân bố:  
-  Trong nước: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Ninh Bình, Quảng Bình.  

- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Đông Bắc Thái Lan, Lào. 

Tài liệu dẫn: 11, 21, 54, 78, 82, 94, 103, 117, 146. 

 
9. Tên khoa học: Murina huttoni (Peters, 1872). 

Tên Việt Nam: Dơi mũi ống hutô 

Họ Dơi muỗi - Vespertilionidae   Bộ Dơi – Chiroptera.                           
Phân hạng: LR  nt 

Cơ sở phân hạng: Hiện nay loài này chỉ phát hiện ở 2 khu bảo tồn. Chúng không được quan 
tâm trong khu bảo vệ. Số lượng cá thể trong quần thể dự đoán đang bị suy giảm do phát triển 
dịch vụ du lịch. 
Phân bố:  
-  Trong nước:  Lai Châu, Thanh Hoá, Nghệ An, Đắk Lắk.  

- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Malaixia, Lào 

Tài liệu dẫn: 21, 54, 121, 122, 159. 

 
10. Tên khoa học: Myotis longipes (Dobson, 1837). 

Tên Việt Nam: Dơi tai chân dài 
Họ Dơi muỗi - Vespertilionidae   Bộ Dơi - Chiroptera                           

Phân hạng: LR nt 

Cơ sở phân hạng: Loài  này, hiện nay chỉ cư trú tại Khu bảo tồn Na Hang. Chúng không được 
quan tâm bảo vệ. Số lượng cá thể trong quần thể đang bị suy giảm do săn bắt. 

Phân bố:   
- Trong nước: Lai Châu, Tuyên Quang, Hoà Bình. 

- Thế giới: Apganixtan, ấn Độ. 

Tài liệu dẫn:  2, 9, 21, 54, 82, 122. 
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11. Tên khoa học: Myotis ricketti (Thomas, 1894). 
Tên Việt Nam: Dơi muỗi chân lớn, Dơi ăn cá. 

Họ Dơi muỗi - Vespertilionidae  Bộ Dơi – Chiroptera.                           
Phân hạng: DD    
Cơ sở phân hạng: Có phát hiện loài này ở một số khu bảo tồn, song chưa có thông tin đầy đủ 
về tình trạng quần thể. 

Phân bố:  
-  Trong nước: Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Bình.  

- Thế giới: Trung Quốc  (Hồng Kông). 

Tài liệu dẫn: 77, 78, 117. 
 
12. Tên khoa học: Myotis siligorensis (Horsfield, 1855). 

Tên Việt Nam: Dơi tai sọ cao. 
Họ Dơi muỗi - Vespertilionidae   Bộ Dơi – Chiroptera.                           
Phân hạng: LR  nt. 

Cơ sở phân hạng: Hiện nay loài này được tìm thấy ở một số hang đá trong và ngoài khu bảo 
vệ. Chúng không được quan tâm bảo vệ. Số lượng cá thể trong các quần thể đang có xu hướng 
bị suy giảm do phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt ở hang Tà Phình (Sa Pa) và Vườn quốc gia 
Cúc Phương. 
Phân bố:  
-  Trong nước:  Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Đồng Nai. 

- Thế giới: ấn Độ, Trung Quốc, Malaixia, Inđônêxia và Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 9, 20, 21, 54, 58, 94, 103, 115, 122. 

 
3. Bộ  Linh trưởng - Primates          
Họ Cu li - Loricidae      
13. Tên khoa học: Nycticebus bengalensis (Lacepede, 1800). 

Tên Việt Nam: Cu li lớn, Cù lần, Xấu hổ. 

Họ  Cu li - Loricidae  Bộ  Linh trưởng - Primates          

Phân hạng: VU A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Loài sẽ bị nguy cấp, có giá trị khoa học và thẩm mỹ. Nơi cư trú bị chia cắt 
và ngày càng bị thu hẹp do tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Số lượng tiểu quần thể 
đã xác định được là dưới 30. Hướng biến đổi: số lượng  giảm. 
Phân bố:   
- Trong nước: Yên Bái, Tuyên Quang,  Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng 
Ninh, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai, 
Kon Tum. 
- Thế giới: Bănglađet, Mianma, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 37, 94, 122, 142, 159. 

 
14. Tên khoa học: Nycticebus pygmaeus (Bonhote, 1907). 

Tên Việt Nam: Cu li nhỏ, Xấu hổ. 
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Họ Cu li - Loricidae    Bộ Linh trưởng - Primates 

Phân hạng: VU A1c,d  

Cơ sở phân hạng: Loài sẽ bị nguy cấp, có giá trị khoa học và thẩm mỹ. Nơi cư trú bị chia cắt 
và ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Số lượng tiểu quần thể 
đã xác định được là trên 30. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  

Phân bố:   

- Trong nước: Phân bố rộng từ Bắc vào Nam từ các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang,  Bắc Kạn, 
Lạng Sơn, tới Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh.  

- Thế giới: Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 30, 37, 51, 67, 122,159. 

 

Họ Khỉ - Cercopithecidae  

15. Tên khoa học: Macaca arctoides (Geoffroy, 1831). 

Tên Việt Nam: Khỉ mặt đỏ, Khỉ cộc. 

Họ  Khỉ - Cercopithecidae    Bộ  Linh trưởng – Primates.          

Phân hạng: VU A1c,d B1+2b,c 

Cơ sở phân hạng: Loài sẽ nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: trên 
30.000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn 
tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng  giảm.  

Phân bố:  

-  Trong nước: Rộng khắp trong cả nước ở các nơi có rừng. 

- Thế giới: Nam và Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn: 11, 37, 49, 52, 94, 97, 122, 137, 139, 149, 159. 

 

16. Tên khoa học: Macaca assamensis M'clelland, 1839. 

Tên Việt Nam:  Khỉ mốc. 

Họ  Khỉ - Cercopithecidae               Bộ  Linh trưởng – Primates.          

Phân hạng: VU A1c,d    

Cơ sở phân hạng: Loài sẽ bị nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: trên 
5000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định 
được là trên 15. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng  giảm.  

Phân bố:   

- Trong nước: Từ Lào Cai tới Quảng Bình. 

- Thế giới: Nam và Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn: 37, 67, 71, 86, 88, 94, 97, 132, 158, 159. 

 

17. Tên khoa học: Macaca fascicularis (Rafles, 1821). 

Tên Việt Nam: Khỉ đuôi dài. 

Họ  Khỉ - Cercopithecidae     Bộ  Linh trưởng – Primates.          

Phân hạng: LR nt. 
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Cơ sở phân hạng: Loài ít bị nguy cấp, có giá trị khoa học và kinh tế cao. Diện tích nơi cư trú: 
dưới 5000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác 
định được là trên 30. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng  
giảm ngoài thiên nhiên. Hiện nay có nhiều cơ sở nuôi sinh sản với số lượng lớn (trên 15000 cá 
thể) và có khả năng thả lại ngoài thiên nhiên.   

Phân bố:  

-  Trong nước: Từ Thừa Thiên - Huế trở vào tới Kiên Giang. 

- Thế giới: Nam và Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn: 11, 51, 94, 137, 148, 149, 159. 

 

18. Tên khoa học: Macaca mulatta (Zimmermann, 1780). 

Tên Việt Nam: Khỉ vàng. 

Họ  Khỉ - Cercopithecidae         Bộ Linh trưởng – Primates.          

Phân hạng: LR nt. 

Cơ sở phân hạng: Loài ít nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: trên 
20000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định 
được là trên 50. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm. 
Hiện nay có nhiều cơ sở nuôi sinh sản với số lượng khoảng 6000 cá thể và có khả năng thả lại 
ngoài thiên nhiên. 

Phân bố:   

- Trong nước: Phân bố từ biên giới phía Bắc tới các tỉnh Tây Nguyên. 

- Thế giới: Nam và Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn: 11, 37, 49, 94, 97, 135, 158. 

 

19. Tên khoa học: Macaca leonina (Blyth,1863). 

Tên Việt Nam: Khỉ đuôi lợn. 

Họ  Khỉ - Cercopithecidae         Bộ  Linh trưởng - Primates          

Phân hạng: VU A1 c,d 

Cơ sở phân hạng: Loài sẽ bị nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: trên 
20.000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định 
được là trên 30. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng  giảm.  

Phân bố:   

- Trong nước: Rộng khắp trong cả nước ở các nơi có rừng. 

- Thế giới: Nam và Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn:  37, 49, 51, 67, 94, 97, 159. 

 

20. Tên khoa học: Pygathrix nemaeus cinerea (Nadler, 1997). 

Tên Việt Nam: Chà vá chân xám. 

Họ  Khỉ - Cercopithecidae        Bộ Linh trưởng – Primates.          

Phân hạng:  CR  A1c B2b D 
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Cơ sở phân hạng: Loài rất nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: dưới 
5000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn 
tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  
Phân bố:   

- Trong nước:  Quảng Nam, Kon Tum. 

- Thế giới:  Chỉ có ở Việt nam. 

Tài liệu dẫn: 106, 112. 

 

21. Tên khoa học: Pygathrix nemaeus nemaeus (Linnaeus, 1771). 

Tên Việt Nam: Voọc vá chân nâu, Chà vá. 

Họ  Khỉ - Cercopithecidae     Bộ  Linh trưởng - Primates          

Phân hạng:  EN A1a,c,d B2b 

Cơ sở phân hạng: Loài nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: dưới 
20000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn 
tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  

Phân bố: 

-  Trong nước: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 
Quảng Nam, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk. 

- Thế giới: Lào 

Tài liệu dẫn:  37, 50, 51, 67, 85, 122, 142, 159. 

 

22. Tên khoa học: Pygathrix nemaeus nigripes (Milne-Edwards, 1871). 

Tên Việt Nam: Chà vá chân đen, Voọc ngũ sắc, Dộc hoa (Ba Na, £ Đê). 

Họ Khỉ - Cercopithecidae     Bộ Linh trưởng – Primates.          

Phân hạng:  EN A1a,c,d B2b 

Cơ sở phân hạng: Loài nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: dưới 
20000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn 
tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  

Phân bố:  

- Trong nước: Từ Gia Lai đến Tây Ninh. 

- Thế giới: Campuchia. 

Tài liệu dẫn:  51, 85, 94, 122, 137, 143, 149, 159. 

 

23. Tên khoa học: Rhinopithecus avunculus Dollman, 1912. 

Tên Việt Nam: Voọc mũi hếch, Cà đác (Tày). 

Họ  Khỉ - Cercopithecidae    Bộ  Linh trưởng – Primates.          

Phân hạng:  CR B a,b,c C1 

Cơ sở phân hạng: Loài rất  nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: trên 
2000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định 
được là 7. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  
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Phân bố:  

-  Trong nước: Tuyên Quang, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 3, 37, 67, 75, 86, 97, 132, 158. 

 

24. Tên khoa học: Trachypithecus villosus (Schelegel,1876). 

Tên Việt Nam: Voọc bạc. 

Họ Khỉ - Cercopithecidae             Bộ Linh trưởng - Primates          

Phân hạng: VU A1c,d 

Cơ sở phân hạng: Loài sẽ nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: trên 
2000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định 
được là trên 10. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng  giảm.  

Phân bố:  

- Trong nước: Phân bố chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên. 

-Thế giới: Nam và Đông Nam ¸. 
Tài liệu dẫn: 11, 47, 48, 51, 94, 132, 149, 159. 

 

25. Tên khoa học:  Trachypithecus  delacouri (Osgood, 1932). 

Tên Việt Nam: Voọc mông trắng, Voọc quần đùi trắng.  

Họ  Khỉ - Cercopithecidae          Bộ  Linh trưởng – Primates.          

Phân hạng: CR A1c,d C1+2a 

Cơ sở phân hạng: Loài rất nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: dưới 
5000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn 
tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng  giảm.  

Phân bố: 

-  Trong nước: Yên Bái, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam   

 Tài liệu dẫn: 3, 37, 38, 67, 88, 132. 

 

26. Tên khoa học: Trachypithecus francoisi francoisi (Poursargues, 1898). 

Tên Việt Nam: Voọc đen má trắng. 

Họ  Khỉ - Cercopithecidae         Bộ  Linh  trưởng – Primates.          

Phân hạng:  EN A1 c,d C2a 

Cơ sở phân hạng: Loài nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: dưới 5000km2. 
Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. 
Hướng biến đổi: số lượng  giảm.  

Phân bố: 

-  Trong nước: Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn. 

- Thế giới:  Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn:  3, 35, 38, 67, 86, 88, 97, 132. 
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27. Tên khoa học:  Trachypithecus hatinhensis Dao, 1970. 

Tên Việt Nam: Voọc gáy trắng.  

Họ  Khỉ - Cercopithecidae        Bộ Linh  trưởng – Primates.        

Phân hạng:  EN A1c,d 

Cơ sở phân hạng: Loài bị nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: dưới 
5000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn 
tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  
Phân bố:  
- Trong nước: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 37, 38, 86, 88, 97, 132, 158. 

 

28. Tên khoa học: Trachypithecus francoisi poliocephalus (Trouessart, 1911). 

Tên Việt Nam: Voọc đầu trắng. 
Họ Khỉ - Cercopithecidae                Bộ  Linh trưởng – Primates.          
Phân hạng:  CR A1c,d C1+2b 

Cơ sở phân hạng: Loài cực kỳ nguy cấp, có giá trị khoa học và thẩm mỹ cao. Diện tích nơi cư 
trú: dưới 10km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Tình trạng phá rừng và săn 
bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  
Phân bố: 
-  Trong nước:  Đảo Cát Bà. 

- Thế giới: Chỉ có ở Việt Nam. 

Tài liệu dẫn: 3, 38, 67, 86, 88, 95, 99, 114. 

 

29. Tên khoa học: Trachypithecus  barbei  (Anderson, 1879). 

Tên Việt Nam: Voọc xám. 
Họ Khỉ - Cercopithecidae      Bộ Linh  trưởng – Primates.          
Phân hạng: VU A1c,d 

Cơ sở phân hạng: Loài sẽ nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: trên 
2000km2. Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định 
được là trên 10. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng  giảm.  
Phân bố:  
- Trong nước: Phân bố từ Tây Bắc Việt Nam tới Quảng Bình. 

- Thế giới: Mianma, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 3, 37, 67, 86, 88, 94, 97, 132, 158. 

 
Họ Vượn - Hylobatidae     
30. Tên khoa học: Nomascus concolor  (Harlan, 1826). 

Tên Việt Nam: Vượn đen.  
Họ Vượn - Hylobatidae     Bộ  Linh trưởng – Primates.          
Phân hạng: EN A1c, d C2a 
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Cơ sở phân hạng: Loài nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: trên 2000km2. 
Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định được là  
dưới 5. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  
Phân bố: 
-  Trong nước: Tây Bắc Việt Nam, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hoá.   

- Thế giới: Nam Trung Quốc, Bắc Lào. 

Tài liệu dẫn:  14, 25, 38, 97, 139. 

 

31. Tên khoa học: Nomascus gabriellae  (Thomas, 1909). 

Tên Việt Nam: Vượn đen má vàng. 
Họ Vượn - Hylobatidae      Bộ Linh trưởng – Primates.          
Phân hạng: EN A1c, d C2a 

Cơ sở phân hạng: Loài nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: dưới 2000km2. 
Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định được là trên 
5. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Nam, Gia Lai, Khánh Hoà, Kon Tum, Lâm Đồng, Đồng Nai. 

- Thế giới: Campuchia. 

Tài liệu dẫn:  13, 23, 25, 97, 148, 149, 151, 158. 

 

32. Tên khoa học: Nomascus leucogenys leucogenys (Ogilby, 1840). 

Tên Việt Nam: Vượn đen má trắng. 
Họ Vượn - Hylobatidae        Bộ Linh trưởng – Primates.          
Phân hạng : EN A1c, d C2a 

Cơ sở phân hạng: Loài nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: 2000km2. Nơi 
cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định được là trên 5. 
Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  
Phân bố:  
- Trong nước: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An. 

- Thế giới: Lào 

Tài liệu dẫn: 14, 25, 38, 97. 

 

33. Tên khoa học: Nomascus leucogenys siki (Delacour, 1951). 
Tên Việt Nam: Vượn đen má hung. 
Họ Vượn - Hylobatidae       Bộ  Linh trưởng – Primates.          
Phân hạng: EN A1c,d C2a 
Cơ sở phân hạng: Loài nguy cấp, có giá trị khoa học cao. Diện tích nơi cư trú: trên 5000km2. 
Nơi cư trú bị chia cắt và ngày càng bị thu hẹp. Số lượng tiểu quần thể đã xác định được là : 
trên 5. Tình trạng phá rừng và săn bắn vẫn tiếp tục. Hướng biến đổi: số lượng giảm.  
Phân bố:  
- Trong nước: Từ Nghệ An tới Thừa Thiên - Huế. 
- Thế giới: Lào. 
Tài liệu dẫn: 14, 25, 38, 97. 
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4. Bộ  Thú ăn thịt – Carnivora. 
Họ Chó – Canidae.     
34. Tên khoa học:  Canis aureus  Linnaeus, 1758. 

Tên Việt Nam: Chó rừng. 
Họ Chó - Canidae       Bộ Thú ăn thịt – Carnivora. 
Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm có giá trị khoa học và nguồn gen. 

Phân bố: 
-  Trong nước: Chưa rõ. Nơi thu mẫu: Đắk Lắk. 

- Thế giới: Đông Nam Âu đến Tây Nam á, từ Nam Phi đến Tandania. 

Tài liệu dẫn: 15, 94, 126. 
 

35. Tên khoa học:   Cuon alpinus (Pallas, 1811). 

Tên Việt Nam: Sói đỏ.  
Họ Chó - Canidae       Bộ Thú ăn thịt - Carnivora. 
Phân hạng: EN A1c,d C1+2a 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen giúp cân bằng sinh thái; ít gặp; 
suy giảm. 
Phân bố:  
- Trong nước: Phân bố rộng: Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Bắc Kạn, Quảng Trị, Bình Định, Kon 
Tum, Gia Lai, Lâm Đồng. 

- Thế giới: Từ Xibiria, ấn Độ đến Việt Nam. 

Tài liệu dẫn:  8, 11, 15, 26, 37, 54, 92, 126, 139, 160. 

 

36. Tên khoa học:  Vulpes vulpes  (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam: Cáo lửa. 
Họ Chó - Canidae     Bộ  Thú ăn thịt – Carnivora. 
Phân hạng: DD 
Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen; phân bố hẹp; hiện suy 
giảm, có nguy cơ tuyệt chủng. 
Phân bố:  
- Trong nước: Có thể chỉ có ở các tỉnh biên giới phía bắc. Nơi thu mẫu: Cao Bằng. 
- Thế giới: Vùng Cổ Bắc, Bắc Mỹ, Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn: 15, 37, 129. 
 

Họ Gấu - Ursidae     
37. Tên khoa học:  Ursus malayanus (Raffles, 1821). 
Tên Việt Nam: Gấu chó.   
Họ Gấu - Ursidae     Bộ  Thú ăn thịt – Carnivora. 
Phân hạng: EN A1c,d C1 + 2a 
Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen. Có giá trị kinh tế, dược 
liệu, da lông. 
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Phân bố:  

- Trong nước: Phân bố rộng, dọc Trường Sơn đến Tây Ninh. Nơi thu mẫu: Lai Châu, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh. 

- Thế giới: ấn Độ, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 11, 15, 21, 37, 49, 54, 92, 131, 139, 160. 

 

38. Tên khoa học: Ursus  thibetanus (Cuvier, 1823). 

Tên Việt Nam: Gấu ngựa.   

Họ Gấu - Ursidae      Bộ Thú ăn thịt – Carnivora. 

Phân hạng: EN A1c,d C1 +2a 

Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen. Giá trị kinh tế, dược liệu, 
da lông. Bị suy giảm mạnh do khai thác. 

Phân bố:  

- Trong nước: Phân bố rộng. Nơi thu mẫu: Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng 
Ninh, Hoà Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng. 

- Thế giới: Từ Apganixtan, Pakixtan, Nhật Bản đến Himalaya, assam, Mianma, Nam Trung 
Quốc, Bắc Thái Lan,  Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 8, 15, 21, 37, 49, 54, 67, 131,139, 157. 

 
Họ Chồn - Mustelidae      

39. Tên khoa học:  Aonyx cinerea (Illiger, 1815). 

Tên Việt Nam: Rái cá vuốt bé. 

Họ  Chồn - Mustelidae      Bộ  Thú ăn thịt – Carnivora. 

Phân hạng: VU A1c,d C1 + 2a 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị khoa học và nguồn gen. Giá trị kinh tế, da lông. Bị khai thác, 
suy giảm nhanh. 

Phân bố:  

- Trong nước: Phân bố rộng. Nơi thu mẫu: Quảng Ninh, Quảng Trị, Lâm Đồng, Bình Phước, 
Kiên Giang, Cà Mau. 

- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Bắc Mianma, Nam Trung Quốc, Lào, Campuchia, Malaixia, 
In®«nªxia.  

Tài liệu dẫn:  11, 15, 21, 37, 49, 119, 129, 131, 139, 160. 

 
40. Tên khoa học:  Lutra lutra (Linnaeus, 1758). 

Tên Việt Nam: Rái cá thường. 

Họ Chồn - Mustelidae     Bộ Thú ăn thịt – Carnivora. 

Phân hạng: VU A1c,d C1 + 2a 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen. Giá trị kinh tế, da lông. Bị 
khai thác, suy giảm. ít gặp. 
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Phân bố:  

- Trong nước: Phân bố rộng. Nơi thu mẫu: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Quảng 
Ninh, Hà Nội, Hoà Bình, Lâm Đồng. 

- Thế giới: Phân bố rộng: châu Âu và châu ¸. 

Tài liệu dẫn: 11, 15, 37, 45, 49, 54, 128, 131, 139, 160. 

 
41. Tên khoa học:  Lutrogale  perspicillata (Geoffroy, St. Hilaire 1826). 

Tên Việt Nam: Rái cá lông mượt. 
Họ Chồn - Mustelidae     Bộ Thú ăn thịt – Carnivora. 
Phân hạng: EN A1c, d C1  

Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen. Giá trị kinh tế, dược liệu, 
da lông. Bị suy giảm. Rất ít gặp. 
Phân bố: 
- Trong nước: Phân bố rộng. Nơi thu mẫu: Quảng Ninh (vịnh Hạ Long), Đắk Lắk, Lâm Đồng. 

- Thế giới: Apganixtan, Bănglađet, Irắc, Trung Quốc, Nêpan, Pakixtan, Thái Lan, Malaixia, 
In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn: 15, 21, 54, 94, 108, 122, 129, 131, 133, 139. 

 
42. Tên khoa học: Lutra sumatrana  (Gray, 1865). 

Tên Việt Nam: Rái cá lông mũi. 
Họ Chồn - Mustelidae       Bộ  Thú ăn thịt – Carnivora. 
Phân hạng:  EN A1c, d C1  

Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen. Giá trị kinh tế, dược liệu, 
da lông. Bị suy giảm. 

Phân bố:  
- Trong nước: Phân bố các tỉnh phía Nam, chủ yếu đồng bằng sông Cửu Long. Nơi thu mẫu: 
Thừa Thiên - Huế, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau. 
- Thế giới: Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn:  11, 15, 21, 22, 54, 118, 129, 139, 160.  
 
Họ Cầy - Viverridae       
43. Tên khoa học: Arctictis binturong (Raffles, 1821). 

Tên Việt Nam: Cầy mực. 
Họ Cầy - Viverridae       Bộ  Thú ăn thịt – Carnivora. 
Phân hạng: EN A1c, d C1  

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm. Trữ lượng suy giảm mạnh, có giá trị khoa học, nguồn gen. Có 
giá trị dược liệu, da, lông. 
Phân bố:  
-  Trong nước: Dọc dãy Trường Sơn từ Lai Châu đến Tây Ninh. 

- Thế giới: Nêpan, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia.  

Tài liệu dẫn:  11, 15, 21, 37, 45, 49, 92, 127, 133, 139. 
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44. Tên khoa học: Arctogalidia strivirgata  (Gray, 1832). 

Tên Việt Nam: Cầy tai trắng. 
Họ  Cầy - Viverridae    Bộ Thú ăn thịt- Carnivora. 
Phân hạng:  LR nt 

Cơ sở phân hạng:  Loài hiếm có giá trị khoa học, nguồn gen. Số lượng ít, phân bố trên núi 
cao. 

Phân bố:  

- Trong nước: Phân bố rộng chỉ có ở vùng núi cao. Nơi thu mẫu: Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Gia 
Lai, Lâm Đồng. 

- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, 
In®«nªxia. 

Tài liệu dẫn: 15, 51, 52, 127, 133, 139, 160. 

 

45. Tên khoa học: Hemigalus  owstoni   (Thomas, 1912). 

Tên Việt Nam: Cầy vằn bắc. 

Họ  Cầy- Viverridae      Bộ Thú ăn thịt – Carnivora. 

Phân hạng: VU A1 c, d C1 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen . Số lượng ít, bị suy giảm. 

Phân bố:  

- Trong nước: Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hoà Bình, Gia Lai, Lâm 
Đồng. 

- Thế giới: Tây Nam Trung Quốc, Lào. 

Tài liệu dẫn: 15, 21, 26, 37, 45, 54, 90, 99, 133, 137, 160. 

 
46. Tên khoa học:  Cynogale lowei  Pocock, 1933. 

Tên Việt Nam: Cầy rái cá.  

Họ  Cầy- Viverridae      Bộ Thú ăn thịt-Carnivora. 

Phân hạng: EX 

Cơ sở phân hạng: Rất hiếm; loài có giá trị khoa học và nguồn gen. Hầu như đã bị tuyệt chủng 
sau phát hiện của Pocock năm 1933 tại Bắc Kạn. 

Phân bố:  

- Trong nước: Bắc Kạn 

- Thế giới: Loài đặc hữu Bắc Việt Nam (Cynogale bennetti: Nam Thái Lan, Malaixia, 
In®«nªxia) 

Tài liệu dẫn: 15, 21, 92, 127, 132, 133, 139, 160. 

 
47. Tên khoa học: Hemigalus derbyanus (Gray, 1837). 

Tên Việt Nam: Cầy vằn nam. 

Họ  Cầy - Viverridae      Bộ  Thú ăn  thịt- Carnivora. 

Phân hạng: DD 
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Cơ sở phân hạng: Loài hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen. Phân bố hẹp, rất hiếm chưa có 
tư liệu mới. 

Phân bố:  

- Trong nước: Chưa rõ 

- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 21, 54, 92, 133. 

 

48. Tên khoa học: Prionodon  pardicolor  Hodgson, 1842.  

Tên Việt Nam: Cầy gấm. 

Họ Cầy- Viverridae     Bộ  Thú ăn thịt – Carnivora. 

Phân hạng: VU A1 c, d 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm ; có giá trị khoa học, nguồn gen. Số lượng ít, bị suy giảm. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Phân bố rộng. Nơi thu mẫu: Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc 
Giang, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Hoà Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Lâm Đồng.  

- Thế giới: ấn Độ, Nêpan, Mianma, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia. 

Tài liệu dẫn: 15, 21, 37, 44, 46, 54, 92, 127, 129, 160. 

 

49. Tên khoa học: Viverra  megaspila Blyth, 1862. 

Tên Việt Nam: Cầy giông sọc. 

Họ  Cầy- Viverridae     Bộ  Thú ăn thịt – Carnivora. 

Phân hạng:  VU A1c,d C1 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, có giá trị khoa học. Số lượng ít, suy giảm. 

Phân bố:  

- Trong nước: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Kiên Giang. 

- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Malaixia. 

Tài liệu dẫn:  15, 21, 54, 67, 92, 119, 139, 160. 

 

50. Tên khoa học: Viverra tainguensis    Socolov, Rozhenov, Pham Trong Anh, 1997. 

Tên Việt Nam: Cầy giông tây nguyên. 

Họ  Cầy- Viverridae   Bộ  Thú ăn thịt- Carnivora 

Phân hạng: VU A1c, d 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm; có giá trị khoa học, là nguồn gen mới. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Lạng Sơn, Bắc Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk. 

- Thế giới: Chưa rõ. 

Tài liệu dẫn: 15, 51, 54, 138, 151. 
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Họ  Mèo -Felidae 
51.  Tên khoa học:  Catopuma  temmincki  (Vigorr et Horsfield, 1827). 

Tên Việt Nam: Báo lửa.  
Họ  Mèo - Felidae   Bộ  Thú ăn thịt - Carnivora. 
Phân hạng:  EN A1c, d C1 +2a 

Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen. Giá trị kinh tế, dược liệu, 
da lông. ít gặp, bị suy giảm. 
Phân bố:  
- Trong nước: Phân bố rộng. Nơi thu mẫu: Lai Châu, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà 
Tây, Thanh Hoá, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai, Lâm Đồng. 

- Thế giới: Nêpan, ấn Độ, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Lào, Inđônêxia, 
Campuchia. 
Tài liệu dẫn:  15, 21, 37, 49, 54, 92, 94, 139, 160, 161. 
 
52. Tên khoa học:  Prionailurus viverrina  (Bennett 1833). 

Tên Việt Nam: Mèo cá.   
Họ  Mèo - Felidae     Bộ  Thú ăn  thịt – Carnivora. 
Phân hạng: EN A1c, d C1 +2a 

Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen. ít gặp. 

Phân bố: 
- Trong nước: Phân bố rộng, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Nơi thu mẫu: Cao Bằng, Khánh 
Hoà, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang. 

- Thế giới: ấn Độ, Bănglađet, Pakixtan, Nêpan, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, 
Malaixia, In®«nªxia, Xri Lanca. 
Tài liệu dẫn: 15, 21, 54, 90, 94, 119, 137, 160, 161. 
 

53. Tên khoa học:   Felis chaus  Guldenstaedt, 1776. 

Tên Việt Nam: Mèo ri. 

Họ  Mèo - Felidae     Bộ  Thú ăn thịt Carnivora. 

Phân hạng :  DD 

Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm; có giá trị khoa học; là nguồn gen quý; phân bố hẹp. 

Phân bố: 

-  Trong nước: Chưa rõ. Nơi thu mẫu : tư liệu ảnh ở Tây Ninh, Gia Lai. 

- Thế giới: ấn Độ, Pakixtan, Xri Lanca, Tây Nam Trung Quốc, Thái Lan. 

Tài liệu dẫn: 15, 21, 54, 92. 

 
54. Tên khoa học:  Panthera pardus (Linnaeus, 1758).  

Tên Việt Nam: Báo hoa mai. 
Họ  Mèo - Felidae     Bộ  Thú ăn thịt - Carnivora. 
Phân hạng: CR A1d C1 +2a 
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Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm; có giá trị khoa học và nguồn gen. Giá trị về kinh tế, dược 
liệu, da lông. Rất ít gặp, hiếm hơn Hổ. Hiện giảm dần. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Phân bố rộng. Nơi thu mẫu: Lai Châu,  Bắc Kạn, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 
Lâm Đồng. 

- Thế giới: ấn độ, Băngladet, Nam Nêpan, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 15, 21, 26, 37, 54, 92, 94, 160. 

 

55. Tên khoa học:  Panthera tigris corbetti Mazak, 1968. 

Tên Việt Nam: Hổ đông dương. 
Họ  Mèo  - Felidae     Bộ  Thú ăn thịt - Carnivora. 
Phân hạng: CR A1d C1 +2a 

Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm. Có giá trị khoa học, nguồn gen. Giá trị về kinh tế, dược liệu, 
da lông. Số lượng < 150 cá thể. Giảm nhanh. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Phân bố rộng. Nơi thu mẫu: Lai Châu, Lào Cai, Bắc Kạn, Phú Yên, Khánh 
Hoà, Kon Tum, Gia Lai, Biên Hoà, Lâm Đồng, Tây Ninh. 
- Thế giới:  Nam Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 15, 21, 26, 37, 49, 51, 54, 92, 94, 160. 

 
56. Tên khoa học  Pardofelis marmorata  (Martin, 1817). 
Tên Việt Nam: Mèo gấm. 
Họ  Mèo - Felidae      Bộ Thú ăn thịt – Carnivora. 
Phân hạng: VU A1c,d C1  

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm. Có giá trị khoa học, nguồn gen. Bị suy giảm. ít gặp 
Phân bố:  
- Trong nước: Phân bố rộng, Nơi thu mẫu: Lai Châu, Lào Cai, Bắc Kạn, Phú Thọ, Đắk Lắk, 
Lâm Đồng. 

- Thế giới: Nêpan, ấn Độ, Mianma, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia 
Tài liệu dẫn:  15, 21, 49, 54, 79, 92, 94, 131, 137, 160. 
 
57. Tên khoa học:  Pardofelis  nebulosa (Griffith, 1821). 

Tên Việt Nam: Báo gấm.  
Họ  Mèo - Felidae      Bộ  Thú ăn thịt - Carnivora. 
Phân hạng: EN A1c,d C1 +2a 

Cơ sở phân hạng: Loài rất hiếm. Có giá trị khoa học là nguồn gen, giá trị kinh tế, dược liệu, 
da lông. ít gặp. Suy giảm số lượng. 

Phân bố:  
- Trong nước: Phân bố rộng. Nơi thu mẫu: Lai Châu,  Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hoà 
Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng. 
- Thế giới: Nêpan, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn:  11, 15, 21, 37, 49, 54, 92, 94, 139, 160.   
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5. Bộ  Có vòi – Proboscidea 

Họ  Voi – Elephantidae 

58. Tên khoa học: Elephas maximus Linnaeus, 1758 

Tên Việt Nam : Voi 

Họ  Voi - Elephantidae     Bộ  Có vòi - Proboscidea 

Phân hạng:   CR A1cB1+2b,c,e C1 +2a 

Cơ sở phân hạng:   ở Việt Nam còn khoảng 100 - 110 con. Vùng sống và hoạt động đang bị 
thu hẹp và chia cắt. 

Phân bố:  

- Trong nước: Vùng Tây Bắc (Lai Châu, Sơn La), vùng Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây 
Nguyên. 

- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Mianma, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, 
In®«nªxia. 

Tài liệu dẫn:  5, 15, 21, 43, 51, 62, 159. 

 

6. Bộ  Móng guốc ngón lẻ  - Perissodactyla 

Họ  Heo vòi - Tapiridae      

59. Tên khoa học: Tapirus indicus  Desmarest, 1829 

Tên Việt Nam: Heo vòi 

Họ  Heo vòi - Tapiridae      Bộ  Móng guốc ngón lẻ - Perissodactyla 

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Đã rất nhiều năm không gặp, nếu còn thì số lượng vô cùng ít (dưới 10 cá 
thể, sắp tuyệt chủng. 

Phân bố:  

- Trong nước: Trung Bộ (theo số liệu cũ) 

-  Thế giới: Nam Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, miền Nam Malaixia đến tận Sumatra. 

Tài liệu dẫn:  43, 67, 85, 137. 

 

Họ  Tê giác - Rhinocerotidae 

60. Tên khoa học: Dicerorhinus sumatrensis (Fischer, 1819) 

Tên Việt Nam: Tê giác hai sừng 

Họ  Tê giác - Rhinocerotidae      Bộ  Móng guốc ngón lẻ - Perissodactyla 

Phân hạng: EX 

Cơ sở phân hạng: Loài đã bị tuyệt chủng ở Việt Nam. 

Phân bố:  

- Trong nước: Tài liệu cũ có ghi nhận ở Khánh Hoà. 

- Thế giới: Băngladet, Mianma, Thai Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn:  15, 21, 43, 54, 89, 159. 
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61. Tên khoa học:  Rhinoceros sondaicus Desmarest, 1822 

Tên Việt Nam: Tê giác một sừng, Tê giác gia va 
Họ  Tê giác - Rhinocerotidae      Bộ  Móng guốc ngón lẻ - Perissodactyla 
Phân hạng:  CR  A1c B2a,b C1+2bD  

Cơ sở phân hạng: Loài quý hiếm của thế giới, IUCN đã phân hạng CR. ở Việt Nam chỉ còn 
một quần thể nhỏ dưới 10 con ở vùng Cát Lộc tỉnh Lâm Đồng, là loài có giá trị cao trong y 
dược phương Đông. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Vùng Cát Lộc, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 
- Thế giới: Lào, Campuchia, Malaixia. 
Tài liệu dẫn:  15, 21, 43, 54, 89, 94, 109. 

 
7. Bộ  Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla 
Họ  Cheo cheo - Tragulidae     
62. Tên khoa học: Tragulus javanicus   (Osbeck,1765) 
Tên Việt Nam: Cheo nam dương 

Họ  Cheo Cheo - Tragulidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla 

Phân hạng: VU A1a, d C1 

Cơ sở phân hạng:   Cheo cheo bị khai thác dữ dội, đã tuyệt chủng ở miền Bắc, ở miền Nam 
liên tục giảm sút số lượng, ước tính trong mười năm tới sẽ giảm ít nhất 20%.  
Phân bố:  
- Trong nước:   Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên - Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk , Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây 
Ninh. 
Trước 1995: chỉ còn thấy ở Thừa Thiên - Huế, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Sông 
Bé (cũ), Tây Ninh.  

- Thế giới: ấn Độ (Tenasserim), Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia, Inđônêxia (Sumatra, 
Java, Borneo). 
Tài liệu dẫn:  37, 43, 83, 94, 122, 142, 150, 151, 159. 
 

63.  Tên khoa học: Tragulus napu   (Cuver, 1822) 

Tên Việt Nam:  Cheo napu 

Họ  Cheo cheo - Tragulidae    Bộ   Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla 

Phân hạng: DD  

Cơ sở phân hạng: Rất nhiều năm không xác định được độ phong phú của cheo napu vì số 
lượng còn quá ít, có thể sắp tuyệt chủng. 

Phân bố:  

- Trong nước: Khánh Hoà (Nha Trang), Quảng Nam, Đà Nẵng (Trà My), Quảng Ngãi (Ba 
Tơ), Phú Yên (Tây Sơn). 

- Thế giới: ấn Độ (Tenasserim), Thái Lan, Đông Dương, Malaixia, Inđônêxia (Sumatra, Java, 
Borneo). 

Tài liệu dẫn:  40, 67, 94, 159. 
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Họ Hươu nai - Cervidae 

64. Tên khoa học:    Cervus eldi  M’clelland, 1842 

Tên Việt Nam:  Nai cà tông. 
Họ Hươu nai - Cervidae     Bộ Móng guốc ngón  chẵn - Artiodactyla  

Phân hạng: EN A1c,d Ba,b,c C1+2a 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, số lượng ít, phân bố hẹp ở một số khu vực, bộ sừng đẹp có giá 
trị kinh tế cao nên bị săn bắn và bẫy bắt nhiều.  
Phân bố:  
- Trong nước: Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hoà.  

- Thế giới: ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia. 

Tài liệu dẫn:  15, 21, 43, 45, 54, 89, 159. 

 
65. Tên khoa học: Cervus nippon Temminck, 1838 

Tên Việt Nam: Hươu sao 

Họ Hươu nai - Cervidae   Bộ  Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla. 

Phân hạng: EW 

Cơ sở phân hạng: Là loài thú hiếm, trong thiên nhiên hầu như không còn, loài có giá trị dược 
liệu rất cao.  

Phân bố:  

- Trong nước: Trước đây Hươu sao có ở Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Tây (Ba Vì), Thanh Hoá, 
Nghệ An, Hà Tĩnh. Hiện nay trong thiên nhiên hầu như không còn. Hươu sao đang được nuôi 
dưỡng ở: Hà Giang, Sơn La, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, 
Đắk Lắk, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh (vườn thú), Hà Nội (vườn thú). 

- Thế giới: Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, L.B. Nga. 

Tài liệu dẫn: 3,43, 53, 54, 89, 94, 97, 99. 

 

66. Tên khoa học: Cervus porcinus Zimmermann, 1777 

Tên Việt Nam: Hươu vàng, Hươu đầm lầy. 

Họ  Hươu nai - Cervidae    Bộ  Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla 

Phân hạng:  EN A1c,d B2a,b,e 

Cơ sở phân hạng: Loài hiếm, số lượng ít, phân bố hẹp, vùng phân bố bị chia cắt. 

Phân bố:  

- Trong nước: Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Thế giới: ấn Độ, Pakixtan, Nêpan, Xri Lanca, Mianma, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia. 

Tài liệu dẫn:   15, 21, 43, 45, 54, 89, 94, 159 

 

67. Tên khoa học: Cervus unicolor Keer, 1792 

Tên Việt Nam: Nai 

Họ Hươu nai - Cervidae      Bộ  Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla 

Phân hạng: VU A1c, d B1+2a,b      
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Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị kinh tế: cho thịt, da lông, xương, sừng; Thường xuyên bị săn 
bắn, bẫy bắt, số lượng giảm, vùng phân bố bị thu hẹp và chia cắt. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Loài phân bố rộng ở nhiều vùng rừng núi từ Bắc tới Nam. 

- Thế giới: Nªpan, ấn Độ, Xri Lanca, Malaixia, In®«nªxia. 

Tài liệu dẫn: 21, 43, 45, 49, 54, 159. 

 

68. Tên khoa học: Megamuntiacus vuquangensis Do Tuoc, Vu Van Dung, Shantini Dawson, 
Peter Arctander et John Mackinnon, 1994.  

Tên Việt Nam:  Mang lớn 

Họ Hươu nai -  Cervidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla 

Phân hạng: VU  A1c,d C1 

Cơ sở phân hạng: Loài mới phát hiện, thịt và sừng được ưa chuộng, phân bố hẹp, vùng phân 
bố bị xâm hại và chia cắt mạnh.  
Phân bố:  

- Trong nước: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định, 
Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Ninh Thuận. 

- Thế giới: Lào 

Tài liệu dẫn:  63, 65, 66. 

 

69. Tên khoa học: Moschus berezovski  Flerob, 1929 

Tên Việt Nam:  Hươu xạ 

Họ Hươu nai -   Cervidae      Bộ Móng guốc ngón chẵn -  Artiodactyla 

Phân hạng: CR A1d + 2d 

Cơ sở phân hạng: Quần thể giảm sút 80% trong 10 năm gần đây do khai thác xuất khẩu. 

Phân bố: 

-  Trong nước:  Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, phân bố giảm dần ở nhiều huyện thuộc 3 
tỉnh. 

- Thế giới:  ấn Độ, Nêpan, Mianma, Mông Cổ, Triều Tiên, Liên Xô (cũ), Trung Quốc. 

Tài liệu dẫn:  37, 43, 59, 67, 97, 139, 153.  

 

70.  Tên khoa học:  Muntiacus muntjak  annamensis Kloss, 1928 

Tên Việt Nam:  Hoẵng nam bộ, Mang, Đỏ. 

Họ  Hươu nai - Cervidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla 

Phân hạng: VU  A1c,d C1 

Cơ sở phân hạng: Phân loài hiếm, số lượng ít, phân bố hẹp, vùng phân bố bị xâm hại và chia 
cắt mạnh. 
Phân bố:  
- Trong nước: Kon Tum, Lâm Đồng. 

- Thế giới: Lào, Campuchia 

Tài liệu dẫn:  15, 21, 43, 54, 159. 
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71. Tên khoa học: Muntiacus truongsonensis Pham Mong Giao, Do Tuoc, Vu Van Dung, 
E.D. Wikramanayake, G. Amato, P.A. Arctander et J. R. Mackinnon, 1998 

Tên Việt Nam:  Mang trường sơn 

Họ Hươu Nai - Cervidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla 

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng:  Loài mới phát hiện 

Phân bố:  

- Trong nước: Quảng Nam. 

- Thế giới: Chưa rõ 

Tài liệu dẫn: 54, 56. 

 
Họ Trâu bò - Bovidae 

72. Tên khoa học:  Bos gaurus Smith, 1827 

Tên Việt Nam:  Bò tót, Min 

Họ Trâu bò - Bovidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn -  Artiodactyla 
Phân hạng:  EN  A1c,d B1+ 2aC1+2a 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị kinh tế lớn, thịt và sừng được ưa chuộng, số lượng ít, phân 
bố hẹp, vùng phân bố và vùng sống đang bị xâm hại và chia cắt mạnh. 
Phân bố:  
- Trong nước: Lai Châu, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, 
Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tây 
Ninh. 

- Thế giới: Nêpan, ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaixia.  

Tài liệu dẫn:   15, 21, 43, 45, 49, 51, 54, 89, 94, 159. 

 

73. Tên khoa học:  Bos javanicus    S’Alton, 1823 

Tên Việt Nam:  Bò rừng, Bò ban ten 

Họ  Trâu bò - Bovidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn -  Artiodactyla 

Phân hạng: EN  A1c, d B2a 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị kinh tế lớn, số lượng ít, phân bố hẹp, vùng phân bố và nơi 
sống bị xâm hại và chia cắt mạnh. 

Phân bố: 

- Trong nước: Kon Tum, Đắk Lắk. 

- Thế giới: Mianma, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia 

Tài liệu dẫn:   15, 21, 43, 45, 51, 54, 89, 94, 159. 

 
74. Tên khoa học:  Bos sauveli    Urbain, 1937 

Tên Việt Nam: Bò xám, Bò kouprey 

Họ Trâu bò - Bovidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn -  Artiodactyla 

Phân hạng: EX 
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Cơ sở phân hạng: Loài thú lớn có giá trị kinh tế, là nguồn gen rất quý, chỉ có ở Thái Lan và 3 
nước Đông Dương, chưa có tư liệu đầy đủ về sự hiện diện ở Việt Nam hiện nay. 
Phân bố: 
-  Trong nước: Kon Tum, Đắk Lắk, Bình Phước. 

- Thế giới: Lào, Campuchia, Thái Lan 

Tài liệu dẫn: 15, 21, 51, 54, 89, 94, 159, 163. 

 
75. Tên khoa học:  Bubalus bubalis   (Linnaeus, 1758) 

Tên Việt Nam:  Trâu rừng 

Họ  Trâu bò - Bovidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn -  Artiodactyla 

Phân hạng: CR B2a,b C1+2a 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị kinh tế lớn, là nguồn gen dự trữ trong thiên nhiên, số lượng 
còn rất ít, vùng phân bố hẹp, nơi sống bị xâm hại mạnh.  
Phân bố: 
-  Trong nước: Đắk Lắk, Đồng Nai, Thừa Thiên - Huế, Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Thế giới: ấn Độ, Xri Lanca, Thái Lan, Lào, Campuchia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn:  15, 21, 43, 45, 51, 54, 89, 94. 

 

76. Tên khoa học:  Capricornis sumatraensis (Bechstein, 1799) 

Tên Việt Nam:  Sơn dương, Dê rừng, Con than (Việt), Tu kết (Tày, Nùng), Nai đá (Mường), 
Tu dương (Thái) 

Họ Trâu bò -  Bovidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn - Artiodactyla 
Phân hạng: EN  A1c,d B1+2a,b C2a 

Cơ sở phân hạng: Cho thịt, da lông, xương, sừng. Vùng phân bố và nơi sống ngày càng bị thu 
hẹp và chia cắt.  
Phân bố:  
- Trong nước: Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng và 
nhiều vùng khác từ Nghệ An tới Gia Lai. 

- Thế giới: Nêpan, ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Lào, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn:  15, 21, 37, 43, 49. 

 

77. Tên khoa học: Pseudoryx nghetinhensis Vu Van Dung, Peter Arctander, John 
Mackinnon, Do Tuoc, Nguyen Ngoc Chinh, Pham Mong Giao, 1993 

Tên Việt Nam:  Sao la, Dê sừng dài, Sưng sor (Cà tu) 

Họ   Trâu bò - Bovidae     Bộ  Móng guốc ngón chẵn -  Artiodactyla 
Phân hạng:  EN  A1c,d B1+2a,b C1+2a 

Cơ sở phân hạng:  Loài mới phát hiện, phân bố chủ yếu ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Vùng phân 
bố, nơi sống đang bị xâm hại mạnh. 
Phân bố:  
- Trong nước:  Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế 

- Thế giới:  Lào 

Tài liệu dẫn: 15, 54, 66, 89, 116, 145, 161. 
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8. Bộ  Tê tê - Pholidota 

Họ  Tê tê -  Manidae    

78. Tên khoa học:  Manis javanica    Desmarest, 1822 

Tên Việt Nam:  Tê tê gia va, Con trút, Xuyên sơn giáp, Tu lìn (Thái, Tày), Thêm (Mường), 
Tào Lạy (Dao) 

Họ Tê tê -  Manidae    Bộ Tê tê - Pholidota 

Phân hạng: EN  A1c,d C1+2a 

Cơ sở phân hạng:  Loài có giá trị kinh tế, giá trị dược liệu lớn. Trong nhiều năm qua chúng bị 
săn bắn bẫy bắt quá nhiều, số lượng ngày càng giảm. 
Phân bố: 
-  Trong nước:  Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắk 
Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Tây Ninh. 

- Thế giới:  Mianma, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. 

Tài liệu dẫn: 21, 37, 49, 51, 94, 159. 

 

79. Tên khoa học:  Manis  pentadactyla Linnaeus, 1758 

Tên Việt Nam: Tê tê vàng, Con trút, Xuyên sơn giáp (Việt), Tu lìn (Tày, Thái), Thêm 
(Mường), Tào Lạy (Dao). 

Họ Tê tê - Manidae     Bộ Tê tê - Pholidota 

Phân hạng:   EN A1c,d C1+2a 

Cơ sở phân hạng: Loài có giá trị kinh tế và dược liệu. Trong nhiều năm bị khai thác quá mức 
nên số lượng đã giảm sút quá nhiều. 
Phân bố: 
- Trong nước: Lai Châu, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hoà Bình, Hà Tây, Quảng Trị. 

- Thế giới : Nêpan, ấn Độ, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Inđônêxia 

Tài liệu dẫn:  15, 21, 37, 49, 54, 89, 94. 

 

9. Bộ Gặm nhấm -  Rodentia 

Họ  Sóc bay - Pteromyidae    

80. Tên khoa học: Belomys  pearsoni (Gray, 1842) 

Tên Việt Nam :  Sóc bay lông tai (Việt), Tả tơ lả, Diêu chỉ lon (Mường), Tu báng meo (Tày). 

Họ  Sóc bay - Pteromyidae    Bộ Gặm nhấm -  Rodentia 

Phân hạng :  CR A1 +2c, d C1+2a 

Cơ sở phân hạng : Khu phân bố bị chia cắt, diện tích cư trú suy giảm ước tính 5001-
20.000km2. 

Phân bố: 

-  Trong nước : Hà Giang, Lai Châu, Hoà Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Côn 
Đảo, Phú Quốc, Đồng Nai, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hoá, Nghệ An. 

- Thế giới : ấn Độ, Nêpan, Mianma, Thái Lan, Nam Trung Quốc, Campuchia, Lào. 

Tài liệu dẫn:  37, 52, 54, 60, 98, 159.  
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81. Tên khoa học :  Hylopetes  alboniger  (Hodgson, 1836) 

Tên Việt Nam:  Sóc bay đen trắng (Việt), Prook pá (£ Đê) 

Họ Sóc bay - Pteromyidae     Bộ  Gặm nhấm - Rodentia 

Phân hạng:  VU A1cB1+2b,c 

Cơ sở phân hạng:  Nơi cư trú dưới 5800km2. Số lượng suy giảm ước tímh 20%. 

Phân bố: 
-  Trong nước:  Lai Châu, Thừa Thiên - Huế , Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cao Bằng, Lạng Sơn. 

- Thế giới:  Nêpan, Mianma, Nam Trung Quốc, Thái Lan, Lào. 

Tài liệu dẫn:  19, 54, 58, 60, 100, 102, 144, 148, 152, 159. 

 
82. Tên khoa học:  Hylopetes lepidus  (Horsfield, 1822) 

Tên Việt Nam:   Sóc bay côn đảo 

Họ   Sóc bay - Pteromyidae     Bộ  Gặm nhấm - Rodentia 
Phân hạng:  VU D1 

Cơ sở phân hạng: Quần thể nhỏ < 250 cá thể, phân bố hẹp, đã được bảo vệ trong Vườn quốc 
gia Côn Đảo. 
Phân bố: 
-  Trong nước:  Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) 

- ThÕ giíi:  Mianma, Malaixia, In®«nªxia.  

Tài liệu dẫn:  16, 54, 137. 

 

83. Tên khoa học :    Hylopetes phayrei  Blyth, 1859 
Tên Việt Nam : Sóc bay nhỏ, Sóc bay xám 
Họ  Sóc bay -  Pteromyidae     Bộ  Gặm nhấm -  Rodentia 
Phân hạng :  VU A1c B2b,c    
Cơ sở phân hạng : Độ suy giảm quần thể 20%. Diện tích khu phân bố hiên nay khoảng dưới 
20.000km2. Diên tích nơi cư trú giảm từ  dưới 2000km2 (1990) xuống dưới 500km2 hiện nay. 
Phân bố:  
- Trong nước : Sơn La, Hoà Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. 
- Thế giới : Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn : 39, 94, 122, 137. 
 

84. Tên khoa học :  Petaurista elegans   (Muller,1839) 
Tên Việt Nam :  Sóc bay sao 
Họ Sóc bay - Pteromyidae      Bộ Gặm nhấm  -  Rodentia 
Phân hạng : EN A1cB1+2aC2a 
Cơ sở phân hạng : Khu phân bố hẹp dưới 5000km2  bị chia cắt mạnh, suy giảm liên tục. Khu 
cư trú dưới 500km2. Quần thể nhỏ. Số cá thể trưởng thành dưới 250 cá thể (suy đoán). 
Phân bố: 
-  Trong nước: Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Kon Tum, Lâm Đồng. 
- Thế giới: Mianma, Thái Lan, Nam Trung Quốc, Lào, Campuchia. 
Tài liệu dẫn :  54, 94, 107, 108. 
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85. Tên khoa học: Petaurista petaurista  (Pallas, 1766) 

Tên Việt Nam : Sóc bay trâu, Sóc bay lớn (Việt), Đạn (Mường), Tu báng vài (Tày), Tô báng 
khoái (Thái), Puôr trâu (Mông). 

Họ Sóc bay - Pteromyidae     Bộ Gặm nhấm - Rodentia 

Phân hạng :  VU A1c 

Cơ sở phân hạng: Rừng nguyên sinh bị mất, khu phân bố mở rộng vẫn trên 20.000km2. Nơi 
cư trú trên 2000km2, chất lượng giảm sút. Số lượng có khả năng giảm 20% trong 10 năm qua. 
Săn bắn rất nhiều. 

Phân bố: 
-  Trong nước : Phân bố hầu khắp các rừng núi cây to từ Bắc vào Nam. 

- Thế giới : Pakixtan, Apganixtan, ấn độ, Nêpan, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nam 
Trung Quốc. 
Tài liệu dẫn :  12, 17, 19, 34, 37, 54, 94, 102, 148, 159. 

 
Họ Sóc cây -  Sciuridae 
86. Tên khoa học :  Callosciurus finlaysoni (Horsfield,1823) 
Tên Việt Nam :  Sóc đỏ (Việt), Brook (£ Đê, Gia Rai) 
Họ Sóc cây -  Sciuridae     Bộ  Gặm  nhấm - Rodentia 
Phân hạng :  LR nt 
Cơ sở phân hạng :  Khu phân bố dưới 20.000km2 bị chia cắt; khu cư trú dưới 2000km2, nằm 
trong một số khu bảo tồn thiên nhiên. 
Phân bố: 
-  Trong nước : Côn Đảo, Phú Quốc, Kon Tum. 
- Thế giới : Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia 
Tài liệu dẫn :  16, 67, 94, 102, 110, 148, 159. 

 

87. Tên khoa học :  Ratufa bicolor (Sparrmann, 1778) 

Tên Việt Nam :  Sóc đen, Sóc đang (Việt), Sóc đen côn đảo 
Họ Sóc cây - Sciuridae     Bộ  Gặm nhấm - Rodentia 
Phân hạng :  VU A1a,c,d. 
Cơ sở phân hạng : Độ suy giảm quần thể ít nhất 50% trong 10 năm qua 
Phân bố:  
- Trong nước : Khắp các rừng núi cây to từ Bắc vào Nam. Riêng Sóc đen côn đảo chỉ phân bố 
ở Côn đảo. 

- Thế giới : Nêpan, ấn Độ, Mianma, Hải Nam (Trung Quốc), Lào, Campuchia, Thái Lan, 
Malaixia, In®«nªxia. 
Tài liệu dẫn : 4, 19, 37, 54, 67, 154, 155. 
 
10. Bộ Thỏ - Lagomorpha 
Họ Thỏ rừng - Leporidae     
88. Tên khoa học :  Lepus sinensis Gray, 1832. 
Tên Việt Nam :  Thỏ rừng trung hoa (Việt), Thỏ rừng (Mường) 
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Họ Thỏ rừng - Leporidae     Bộ   Thỏ - Lagomorpha 
Phân hạng :   EN A1c, d  B2a,b,c +3a,b, c, d  
Cơ sở phân hạng : Suy giảm quần thể ít nhất 50%, mức độ khai thác từ 1000 cá thể vào những 
năm thập kỉ 90 nay còn 400-500 con. Khu phân bố hẹp và suy giảm liên tục. Diện tích nơi cư 
trú giảm từ 20.00km2  xuống dưới 500km2. 
Phân bố: 
-  Trong nước :  Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (trước 1990). Hiện nay: Quảng Ninh, Lạng Sơn.  
- Thế giới :  Tây Nam Trung Quốc (có thể có ở Triều Tiên). 
Tài liệu dẫn :  4, 19, 36, 37, 54, 61, 67, 154, 155. 
 
89. Tên khoa học :   Nesolagus timinsi    Averianov, Abramov, Tikhonov, 2000 
Tên Việt Nam :  Thỏ vằn 
Họ   Thỏ rừng - Leporidae     Bộ  Thỏ - Lagomorpha 
Phân hạng :  EN B1a +2a D 
Cơ sở phân hạng: Quần thể nhỏ, số cá thể trưởng thành dưới 250 cá thể. Phân bố hẹp và suy 
giảm. Khu phân bố dưới 5000km2, khu cư trú dưới 500km2.  
Phân bố: 
-  Trong nước: Phát hiện ở 3 địa điểm: Pù Mát (Nghệ An), Hương Sơn (Hà Tĩnh), Phong Nha 
(Quảng Bình). 
- Thế giới :  Lào. 
Tài liệu dẫn :  6, 8, 36, 54. 
 

Thú biển 
11. Bộ  Cá voi- Cetacea   
Họ   Cá heo - Delphinidae     
90. Tên khoa học:  Lagenodelphis hosei Fraer, 1956 

Tên Việt Nam: Cá heo bụng trắng 

Họ   Cá heo - Delphinidae     Bộ  Cá voi- Cetacea   

Phân hạng:  VU C1 

Cơ sở phân hạng: Loài ít gặp và sống thành từng quần thể nhỏ. Nếu không có biện pháp bảo 
vệ sẽ có nguy cơ tuyệt chủng do cạnh tranh thức ăn và môi trường sống thường xuyên bị quấy 
rối. 
Phân bố:  
- Trong nước: Côn Đảo, Khánh Hoà. 

- Thế giới: Vùng biển ấm từ 30 độ vĩ Bắc đến 30 độ vĩ Nam. 

Tài liệu dẫn: 29, 135, 136. 

 
91. Tên khoa học:  Pseudorca crassidens (Owen, 1846) 

Tên Việt Nam: Cá ông chuông 
Họ  Cá heo - Delphinidae    Bộ  Cá voi - Cetacea  

Phân hạng: DD 

Cơ sở phân hạng: Loài thú biển ít gặp, nhưng thỉnh thoảng bị chết dạt vào bờ. Chưa có đủ 
thông tin. 
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Phân bố: 
-  Trong nước: Vịnh Hạ Long, Khánh Hoà, Côn Đảo 

- Thế giới: Vùng biển ấm: từ 40 độ vĩ Bắc đến 40 độ vĩ Nam 

Tài liệu dẫn : 29, 135, 136. 

 
92. Tên khoa học:  Sousa chinensis (Osbeck, 1765) 

Tên Việt Nam: Cá heo trắng trung hoa 

Họ  Cá heo - Delphinidae     Bộ  Cá voi - Cetacea   

Phân hạng:  EN A1c C2a 

Cơ sở phân hạng: Loài ít gặp, chỉ sống trong các vịnh nhỏ và bị chia cắt. Môi trường sống bị 
quấy rối thường xuyên và thức ăn tự nhiên ngày càng ít đi. Nếu không có biện pháp bảo vệ sẽ 
có nguy cơ tuyệt chủng ở nước ta. 
Phân bố:  
- Trong nước: Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hoà. 

- Thế giới: Bắc Ôxtrâylia, Nam Trung Quốc, Inđônêxia, ấn Độ, Nam Châu Phi. 

Tài liệu dẫn: 29, 135, 136. 

 

93. Tên khoa học:  Stenella longirostris (Gray, 1828) 

Tên Việt Nam: Cá heo mõm dài 
Họ Cá heo- Delphinidae      Bộ Cá voi - Cetacea  
Phân hạng: VU A1cD1 

Cơ sở phân hạng: Loài ít gặp và sống thành quần thể nhỏ. Nếu không có biện pháp bảo vệ sẽ 
có nguy cơ tuyệt chủng do cạnh tranh thức ăn và môi trường sống thường xuyên bị quấy rối. 
Phân bố:  
- Trong nước: Nghệ An, Khánh Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu (Côn Đảo) 

- Thế giới: Sống ở vùng biển ấm từ 30 độ vĩ  Bắc đến 30 độ vĩ Nam. 

Tài liệu dẫn:  135, 136. 

 
12. Bộ  Hải ngưu- Sirenia  
Họ  Cá cúi - Dugongidae     
94. Tên khoa học:  Dugong dugon  (Muller, 1776) 

Tên Việt Nam: Bò biển, Cá cúi 

Họ  Cá cúi - Dugongidae     Bộ  Hải ngưu- Sirenia  
Phân hạng: CR A1c,d D 

Cơ sở phân hạng: Số lượng hiện nay còn rất ít (vịnh Hạ Long, Côn Đảo và Phú Quốc). Nếu 
không có biện pháp bảo vệ sẽ có nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị thu hẹp và thức 
ăn ít dần. 
Phân bố:  
- Trong nước: Vịnh Hạ Long, Côn Đảo, Phú Quốc. 

- Thế giới: Đông Châu Phi, Biển Đỏ, ấn Độ, Inđônêxia, Philippin, Tân Đảo, Ôxtrâylia. 

Tài liệu dẫn: 28, 29, 135. 
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